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ể từ khi thành lập nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa (sau đây gọi là Trung 

Quốc) đến nay, công nghiệp Trung Quốc 
đã có bước phát triển vượt bậc. Sự phát 
triển của công nghiệp Trung Quốc trong 
60 năm qua có thể được chia thành ba 
giai đoạn chính sau đây: 

Giai đoạn thứ nhất: từ năm 1949 đến 

năm 1978, công nghiệp Trung Quốc 

mang đặc trưng của mô hình Xô Viết, 

chủ trương xây dựng cơ cấu công nghiệp 

tự chủ, khép kín, coi trọng phát triển 

công nghiệp nặng; hình thức sở hữu đơn 

nhất, chủ yếu dựa vào công nghiệp nhà 

nước. Trong giai đoạn này, công nghiệp 

tăng trưởng nhanh nhưng không ổn 

định, có nhiều biến động, dựa nhiều vào 

chỉ tiêu về số lượng, coi trọng hình thái 

hiện vật hơn là giá trị, chất lượng. Kế 

hoạch phát triển công nghiệp có phần 

nào phiêu lưu, dựa trên những đánh giá 

mong muốn chủ quan nhiều hơn là dựa 

vào thực lực hiện có. Do vậy, chất lượng 

tăng trưởng công nghiệp theo đánh giá 

chung là thấp, thậm chí trong thời kỳ 

1966-1976 là rất thấp.  

Giai đoạn thứ hai: từ năm 1979 đến 

năm 2000, công nghiệp Trung Quốc 
mang đặc trưng của nền kinh tế chuyển 
đổi, từ mô hình Xô Viết sang mô hình 
phát triển công nghiệp theo cơ chế thị 
trường mở cửa. Trong giai đoạn này, sản 
xuất công nghiệp có được bước chuyển 
quan trọng từ tự cấp tự túc sang sản 
xuất hàng hoá đáp ứng các yêu cầu thiết 
yếu của cư dân cũng như của sự phát 
triển kinh tế trong nước, bước đầu tham 
gia vào cạnh tranh và hội nhập quốc tế. 
Đây là giai đoạn trung gian để công 
nghiệp Trung Quốc chuyển sang mô 
hình hiện đại. 

Giai đoạn thứ ba: từ năm 2001 đến 
nay (2009), công nghiệp Trung Quốc 
mang đặc trưng của mô hình công 
nghiệp hiện đại - cho dù mô hình này 
còn chưa hoàn thiện, có nhiều ngành mới 
sử dụng công nghệ cao, công nghiệp phát 
triển trên cơ sở vừa hợp tác vừa cạnh 
tranh quốc tế, tham gia sâu rộng vào thị 
trường toàn cầu. Thị trường quốc tế 
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trong giai đoạn này là địa bàn quan 
trọng để Trung Quốc gia tăng vai trò và 
ảnh hưởng của công nghiệp nói riêng, 
của kinh tế Trung Quốc nói chung đối 
với thế giới. Thị trường nội địa khổng lồ 
là chỗ dựa, giúp công nghiệp Trung Quốc 
kìm hãm sự suy giảm nhịp độ tăng 
trưởng mỗi khi có biến động lớn trên thị 
trường quốc tế. 

ứng với ba giai đoạn kể trên, mô 
hình công nghiệp Trung Quốc trải qua 
hai bước chuyển đổi quan trọng. Bước 
thứ nhất, chuyển từ mô hình Xô Viết - 
dựa nhiều vào ý chí chủ quan, ít tính 
đến hiệu quả - sang mô hình công 
nghiệp chuyển đổi, từng bước thích ứng 
với cơ chế thị trường mở cửa và hợp tác 
quốc tế. Bước thứ hai, từ mô hình công 
nghiệp chuyển đổi sang mô hình công 
nghiệp hiện đại, kết hợp dựa vào thị 
trường trong nước với thị trường quốc tế. 
Thực hiện cạnh tranh bình đẳng trên 
sân chơi toàn cầu. 

Mô hình ở đây được hiểu là cơ sở, là 
nền tảng, là cách thức mà dựa trên đó, 
công nghiệp Trung Quốc có thể vươn lên 
và phát triển mạnh mẽ. Với cách hiểu 
như vậy, ba giai đoạn, hai bước chuyển 
đổi lớn trong mô hình phát triển công 
nghiệp ở Trung Quốc 60 năm qua được 
thấy rõ hơn qua 5 khía cạnh sau đây: 

1. Chuyển từ mô hình phát triển công 

nghiệp độc lập tự chủ, tự cấp tự túc sang 

phát triển công nghiệp dựa trên cơ chế 

thị trường cạnh tranh mở cửa 

Từ đầu những năm 1950 đến cuối 
thập kỷ 70 của thế kỷ trước, Trung Quốc 
theo đuổi chủ trương tự lập cánh sinh, cố 

sản xuất mọi thứ có thể ở trong nước, 
nhằm có được một cơ cấu công nghiệp tự 
chủ, không phụ thuộc vào bên ngoài -
hạn chế nhập khẩu. Cho đến những năm 
1960, hàng xuất khẩu chính của Trung 
Quốc vẫn là nông sản và hàng dệt. Với 
chủ trương ưu tiên phát triển công 
nghiệp nặng, chi tiêu cho tiêu dùng, cho 
công nghiệp nhẹ bị cắt giảm, hầu hết các 
khoản đầu tư đều đưa vào công nghiệp 
nặng với hy vọng sản xuất ra nhiều máy 
móc cho các ngành khác phát triển 
mạnh hơn ở các giai đoạn sau. Trong gần 
30 năm (1953-1980), có đến 89% các 
khoản đầu tư cho công nghiệp đều được 
đưa vào công nghiệp nặng. Chính vì vậy, 
trong khi nhiều hàng thiết yếu bị khan 
hiếm thì sản phẩm của công nghiệp 
nặng (quặng sắt - trong thời kỳ toàn dân 
làm gang thép) lại không sử dụng hết, 
đúng hơn là không sử dụng được. 

Từ năm 1984, cải cách chuyển trọng 
tâm từ nông thôn sang đô thị, công 
nghiệp Trung Quốc có nhiều thay đổi mà 
nội dung là phát triển sản xuất hàng 
hoá: cung cấp tư liệu tiêu dùng và tư 
liệu sản xuất cho phát triển các ngành 
nghề, đặc biệt là nông nghiệp. Công 
nghiệp hương trấn một thời là hiện thân 
của mô hình công nghiệp tự chủ,  tự cấp 

tự túc, khép kín do vậy có điều kiện phát 
triển rất mạnh. Từ năm 1984 đến năm 
1988, giá trị sản lượng của các xí nghiệp 
hương trấn (XNHT) tăng trung bình 
43%/năm. Phần sản lượng của các 
XNHT trong tổng sản lượng công nghiệp 
cả nước tăng từ 9,1% năm 1980 lên 
30,8% năm 1991 1. 



phạm thái quốc 

  Nghiên cứu Trung Quốc số 10(98) - 2009 34 

Đầu những năm 1990 là thời kỳ 

hoàng kim của công nghiệp hương trấn 

(CNHT). Năm 1986, cả nước Trung Quốc 
có 3,34 triệu XNHT. Năm 1990 số các 
XNHT đạt 6,17 triệu. Năm 1996, cả nước 
Trung Quốc có tới 23,36 triệu XNHT. 
Các XNHT có một số thế mạnh là: 1/ Có 
tính linh hoạt. Loại hình phổ biến là 
công nghiệp làng xã, có quy mô nhỏ, làm 
ăn linh hoạt. 2/ Đầu tư thấp, mức đầu 
trung bình bình chỉ bằng 1/10 đầu tư của 
các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). 3/ 
Sử dụng nhân công mang tính thời vụ, 
bộ máy của XNHT gọn nhẹ. Trong điều 
kiện các DNNN chưa phát triển, khu vực 
dùng vốn đầu tư nước ngoài chưa mạnh, 
chưa tạo ra áp lực cạnh tranh lớn thì khu 
vực các XNHT tỏ ra có sức sống, tăng thu 
nhập cho nông dân, góp phần làm thay đổi 
cơ cấu kinh tế nông thôn, từng bước đô thị 
hóa nông thôn. Năm 1996, hơn 20 triệu 
XNHT ở Trung Quốc đã tuyển dụng 
khoảng 130 triệu lao động, tạo ra 1700 tỷ 
NDT giá trị sản lượng 2. 

CNHT mang tính địa phương - tự cấp 
tự túc - nhưng ở thời kỳ này cũng bước 
đầu mang tính thương mại. Trong 
những năm 1980, CNHT phát triển rất 
mạnh, vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, 
vừa gia tăng xuất khẩu mà chủ yếu là 
đưa sang các khu vực biên giới, khi 
Trung Quốc thực hiện chủ trương “ba 
ven” (ven biển, ven sông, ven biên giới) 
trong cải cách mở cửa. 

Từ năm 1992, khi chủ trương phát 
triển kinh tế thị trường rộ lên ở Trung 
Quốc, các XNHT phải cạnh tranh quyết 
liệt để tồn tại. Tuy nhiên, trong cuộc 

cạnh tranh này, các XNHT có nhiều 
điểm yếu: quy mô nhỏ, công nghệ thấp, 
tiêu hao nguyên liệu, năng lượng cao, 
gây ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, 
sang những năm 2000, khi khu vực kinh 
tế tư nhân và kinh tế dùng vốn đầu tư 
nước ngoài đã khá phát triển trong khi 
nhiều DNNN mạnh lên qua cải cách, sức 
ép cạnh tranh lớn hơn rất nhiều, khu 
vực này thua thiệt trong cạnh tranh, bị 
thu nhỏ lại và gần đây thì gần như biến 
mất, rất ít được nhắc đến. 

2. Chuyển từ mô hình công nghiệp 

hướng nội sang kết hợp vừa hướng nội 

và hướng ngoại. 

Trong 50 năm kể từ năm 1949, địa 
bàn hoạt động kinh doanh của hầu hết 
các doanh nghiệp Trung Quốc, kể cả các 
doanh nghiệp lớn là thị trường nội địa. 

Trước năm 1978, sản xuất công 
nghiệp của Trung Quốc chủ yếu đáp ứng 
nhu cầu thị trường nội địa, khi đó lượng 
hàng hoá trao đổi với một số các nước xã 
hội chủ nghĩa mang tính tương trợ lẫn 
nhau, không dựa trên các quan hệ giá 
trị, thị trường. CNHT là một nét riêng, 
đặc trưng của công nghiệp Trung Quốc, 
cũng là điển hình của nền công nghiệp 
hướng nội. Sau khi mở cửa, đặc biệt là từ 
cuối những năm 1980, xuất khẩu của các 
XNHT mới gia tăng mạnh mẽ. Lúc này, 
công nghiệp địa phương của Trung Quốc 
mới có điều kiện hướng ra bên ngoài, đáp 
ứng nhu cầu của thị trường quốc tế, nhất 
là các khu vực biên giới, cửa khẩu. Năm 
1996, Trung Quốc có đến 20.000 XNHT 
tham gia xuất khẩu, với tổng kim ngạch 
lên đến 5 tỷ USD 3. 
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Mặt khác, với toàn bộ ngành công 
nghiệp, trong những năm đầu cải cách, 
khi cơ chế mới được thực hiện, nhu cầu 
phát triển sản xuất rất lớn đòi hỏi cần 
nhiều sản phẩm công nghiệp, đặc biệt 
phục vụ cho phát triển sản xuất nông 
nghiệp. Trong thời gian 1978 - 1995, 
tổng số máy động lực do công nghiệp 
trong nước sản xuất trang bị cho nông 
nghiệp tăng 2,7 lần, trong đó, tổng công 
suất máy kéo cỡ lớn và vừa tăng 1,37 
lần; tổng công suất máy kéo nhỏ 2 bánh 
tăng 6,7 lần; tổng công suất động cơ nổ 
tăng 1,5 lần; tổng công suất các loại xe 
vận tải cơ giới nông thôn tăng gần 13 lần 
lần, trong đó, tổng công suất máy kéo cỡ 
lớn và vừa tăng 1,37 lần; tổng công suất 
máy kéo nhỏ 2 bánh tăng 6,7 lần; tổng 
công suất động cơ nổ tăng 1,5 lần; tổng 
công suất các loại xe vận tải cơ giới nông 
thôn tăng gần 13 lần. Cho đến năm 
1997, Trung Quốc có 120 nhà máy chế 
tạo máy kéo với năng lực sản xuất 1 
triệu chiếc mỗi năm và 200 nhà máy sản 
xuất động cơ điện có năng lực sản xuất 
4,3 triệu động cơ  mỗi năm.   

Sang thế kỷ XXI, xuất khẩu của 
Trung Quốc tăng rất nhanh. Năm 2000, 
tổng xuất khẩu của Trung Quốc đạt 250 
tỷ USD, lớn hơn rất nhiều so với mức 63 
tỷ USD năm 1990 và 18 tỷ USD năm 
1980. Năm 2006, trong tổng xuất khẩu 
cả nước 969 tỷ USD, xuất khẩu nông sản 
chỉ có gần 20 tỷ USD. Phần lớn xuất 
khẩu của Trung Quốc là các sản phẩm 
công nghiệp. Không những đáp ứng nhu 
cầu của thị trường nội địa khổng lồ, 

nhiều sản phẩm công nghiệp Trung 
Quốc còn vươn ra thị trường nước ngoài, 
thậm chí thống lĩnh thị trường thế giới. 
Năm 2006, Trung Quốc đứng thứ 4 sau 
Mỹ, Nhật và Đức về sản xuất hàng công 
nghiệp hiện đại. Trung Quốc đứng đầu 
thế giới về 35 loại sản phẩm công nghiệp 
như: máy thu hình mầu, máy giặt, tủ 
lạnh, điều hoà nhiệt độ, máy tính, máy 
điện thoại kỹ thuật số, lò vi sóng, VCD, 
điện thoại di động, máy fax, xe máy, xe 
đạp, linh kiện máy tính, tơ lụa, trang 
phục… với khoảng 40 loại sản phẩm có 
sản lượng chiếm xấp xỉ 50% tổng sản 
lượng thế giới. Theo thống kê, ở thời 
điểm đầu những năm 2000, Trung Quốc 
cung cấp tới hơn 50% máy ảnh, 30% TV, 
máy điều hoà nhiệt độ, gần 20% tủ lạnh 
trên thị trường thế giới. Nhiều hãng sản 
xuất Trung Quốc đã đứng ngang hàng 
với các hãng nổi tiếng nhất thế giới. Từ 
sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, 
nhiều hãng nước ngoài đã đến Trung 
Quốc làm ăn kinh doanh, họ cung cấp 
nhiều hàng cho thị trường Trung Quốc - 
góp phần làm tăng sức mạnh của công 
nghiệp Trung Quốc, đồng thời cũng giúp 
Trung Quốc tăng xuất khẩu ra nhiều thị 
trường lớn như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, 
giúp Trung Quốc tham gia mạnh mẽ vào 
mạng sản xuất toàn cầu. Trong bối cảnh 
như, vậy, nhiều tập đoàn doanh nghiệp 
của Trung Quốc cũng vươn ra kinh 
doanh khắp thế giới.  

Từ cuối những năm 1990, đặc biệt là 
từ đầu thế kỷ XXI, với tiềm năng đủ 
mạnh, lại có cơ chế thông thoáng hơn, 
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nhờ cam kết WTO - Trung Quốc mở cửa 
cho các đối tác nước ngoài, có nghĩa là 
các đối tác cũng sẵng sàng mở cửa cho 
các công ty Trung Quốc - nhiều tập đoàn 
lớn của Trung Quốc đã đi ra thế giới. 

Theo ước tính, đầu tư ra nước ngoài 
của các công ty Trung Quốc đạt khoảng 
2,3 tỷ USD /năm trong thập kỷ 1990. 
Trong 3 năm từ 2004 đến 2006, tổng 
mức đầu tư ra nước ngoài của các công 
ty Trung Quốc tương ứng là 5,5 tỷ USD; 
6,92 tỷ USD và 16,1 tỷ USD. Trong đầu 
tư ra nước ngoài, các công ty Trung Quốc 
rất chú trọng tìm các cơ hội trong khai 
thác mỏ, nhằm giảm sự phụ thuộc của 
Trung Quốc  vào các nguồn cung từ nước 
ngoài. Theo ước tính có khoảng 52% tổng 
đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ra nước 
ngoài nhằm vào khai thác mỏ, 26,5% 
nhằm vào kinh doanh và dịch vụ, 13,5% 
nhằm vào ngành chế tạo.  

Tính theo tổng đầu tư tích lũy, mức 
đầu tư ra nước ngoài của các công ty 
Trung Quốc từ khoảng 25 tỷ USD năm 
2000 lên 50 tỷ USD năm 2005 và đạt 
170 tỷ USD vào cuối năm 2008. Riêng 
năm 2008, tổng đầu tư ra nước ngoài của 
các công ty Trung Quốc đạt 52,2 tỷ 
USD4.  

Các công ty Trung Quốc đầu tư vào 
đâu? Theo số liệu năm 2005, trong số 
6,92 tỷ USD vốn đầu tư ra nước ngoài 
(ODI) của các công ty nước này thì châu 
¸ chiếm 60%, với 2,54 tỷ USD; châu Mỹ 
la tinh chiếm 16%, châu Phi chiếm 7%; 
Bắc Mỹ chiếm 7%; châu Âu chiếm 6%, 
châu úc chiếm 4%. Hồng Kông chiếm 3/4 
tổng đầu tư ODI của Trung Quốc ở châu 

¸. Số còn lại là đầu tư vào ASEAN (Thái 
Lan, Singapore, Indonesia, Campuchia, 
Việt Nam), Hàn Quốc và Nhật Bản. Đầu 
tư của Trung Quốc vào Mỹ Latinh (chủ  
yếu vào Đảo Cayman và đảo Virgin) là 
659 triệu USD; Đầu tư vào châu Phi 
(chủ yếu vào Xu đăng, Angiêri, Nigieria 
và Nam Phi) là 280 triệu USD; đầu tư 
vào châu Âu tập trung ở Nga, Đức, Anh 
và Kazactan). 

Cùng với việc tăng đầu tư ra nước 
ngoài, các công ty Trung Quốc còn có 
khả năng thôn tính các doanh nghiệp 
quốc tế. Số vụ mua lại các công ty nước 
ngoài chính của các công ty Trung Quốc 
ngày càng nhiều. Có rất nhiều ví dụ về 
điều này. Chẳng hạn như: tháng 8.2005, 
PetroChina mua lại PetroKazakhstan 
(của Canada) với giá trị hơn 3,2 tỷ Euro. 
Tháng 12.2004, Tập đoàn Lenovo Group 
(nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn 
nhất Trung Quốc) mua lại một chi 
nhánh của IBM (Mỹ) giá hơn 1,3 tỷ 
Euro; năm 2002 Shanghai Automotive 
mua cổ phần chi phối hãng Ssanyong 
Motor (Hàn Quốc) với giá 500 tr. USD;… 
Chỉ tính trong 5 năm (từ đầu năm 2001 
đến đầu năm 2006), tổng giá trị khoảng 
hơn 10 vụ mua lại  của các công ty 
Trung Quốc đã lên đến gần 30 tỷ Euro5.  

Đến nửa cuối thập niên đầu thế kỷ 
XXI, nhiều tập đoàn doanh nghiệp 
Trung Quốc đã vươn lên trở thành các 
tập đoàn hàng đầu thế giới, coi thị 
trường quốc tế là địa bàn kinh doanh 
chủ yếu, đánh dấu bước chuyển sang 
hướng ra thị trường nước ngoài trong 
phát triển của công nghiệp Trung Quốc. 
Trong top 500 công ty đứng đầu thế giới 
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do Fortune Global (Mỹ) xếp hạng, năm 
2002 có 11 công ty Trung Quốc; năm 
2006 có 20 công ty Trung Quốc; năm 
2009 có 37 công ty Trung Quốc. Trong số 
này, có 3 công ty nằm trong danh sách 
top 20 công ty đứng đầu thế giới là công 
ty Sinopec với thu nhập 207,8 tỷ USD, 
xếp thứ 9. Công ty China National 
Petroleum với thu nhập 181,12 tỷ USD, 
xếp thứ 13.  Công ty State Grid với thu 
nhập 164,13 tỷ USD, xếp thứ 156.  Bên 
cạnh đó, Trung Quốc còn nhiều tập đoàn 
mạnh khác trong công nghiệp như: 
PetroChina (dầu khí, doanh thu 129,8 tỷ 
USD/2008); Haier (đồ gia dụng); 
Baosteel (thép, doanh thu 35,5 tỷ 
USD/2009); CNOOC (dầu khí); Chaico 
(nhôm); Huawei (điện thoại); TCL hàng 
điện tử); Lenovo (máy tính cá nhân, 
doanh thu 16,7 tỷ USD/2008); Galanz 
(đồ gia dụng); Tsingtao (đồ uống) 7. 

3. Chuyển từ mô hình công nghiệp 

đơn điệu về hình thức sở hữu sang đa 

dạng hoá sở hữu với nhiều quy mô, 

nhiều loại hình. 

Trong ba thập kỷ từ 1950 đến 1970, 
nền kinh tế Trung Quốc nói chung và công 
nghiệp Trung Quốc nói riêng hầu như chỉ 
có hai hình thức sở hữu toàn dân và tập 
thể. Kết cấu kinh tế nhị nguyên thể hiện 
rất rõ - nền kinh tế chỉ có hai khu vực sản 
xuất: công nghiệp và nông nghiệp, trong 
đó công nghiệp gắn với thành thị, nông 
nghiệp gắn liền với nông thôn. 

Năm 1952, trong tổng giá trị sản 
lượng công nghiệp cả nước Trung Quốc, 
giá trị sản lượng công nghiệp của khu 
vực sở hữu toàn dân và tập thể chiếm 

tương ứng là: 41,5% và 3,3%, cộng lại là 
44,8%. Đến năm 1957, các con số tương 
ứng là: 53,8%; 19% và 72,8%. Đến năm 
1985, con số tương ứng là: 74%; 27,7% và 
98,1% 8. Năm 1984, trong tổng đầu tư cố 
định xã hội, khu vực nhà nước chiếm tới 
64,7%, tập thể chiếm 13% 9.  

Đầu những năm 1990, sự phát triển 

của kinh tế thị trường và mở cửa đã dẫn 

đến sự mở rộng của kinh tế tư nhân 

cũng như khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài (ĐTNN). Các khu vực này phát 

triển tạo sự cạnh tranh, gây áp lực đổi 

mới, nâng cao hiệu quả sản xuất của các 

doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Từ đó 

rất nhiều hình thức sở hữu mới xuất 

hiện. Trước năm 1985, khu vực tư nhân 

chỉ chiếm khoảng 2% giá trị tổng sản 

lượng công nghiệp toàn quốc. Đến năm 

1997, khu vực tư nhân chiếm 34% tổng 

giá trị sản lượng công nghiệp toàn quốc. 

Đến năm 1999, con số này là 38,8% 

(khoảng 5800 tỷ NDT) 10. Trong khi đó, 

phần của khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài trong giá trị sản lượng công 

nghiệp quốc gia tăng từ mức 2,28% năm 

1990 lên 28,05% năm 200111.  Quy mô 

kinh doanh của các doanh nghiệp tư 

nhân rất đa dạng, hầu hết là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp 

dùng vốn đầu tư nước ngoài nhìn chung 

có quy mô kinh doanh lớn hơn. Từ đầu 

những năm 2000, ở Trung Quốc cơ chế 

kinh doanh đan xen nhiều hình thức sở 

hữu, với nhiều quy mô, vừa cạnh tranh, 



phạm thái quốc 

  Nghiên cứu Trung Quốc số 10(98) - 2009 38 

vừa hợp tác với nhau trong công nghiệp 

đã tồn tại rất phổ biến. 

4. Chuyển từ mô hình chỉ dựa vào các 

doanh nghiệp trong nước sang phát 

triển công nghiệp dựa cả vào các doanh 

nghiệp trong nước và các doanh nghiệp 

dùng vốn nước ngoài. 

Trong những năm trước cải cách, công 
nghiệp Trung Quốc chủ yếu dựa vào sản 
xuất của các doanh nghiệp trong nước. 
Tỷ trọng sản lượng của một số xí nghiệp 
liên doanh với Liên Xô cũ, với Ba Lan... 
trong tổng giá trị sản lượng cả nước 
không nhiều.  

Từ khi thực hiện cải cách, ngoài công 
nghiệp trong nước, tỷ trọng của công 
nghiệp dùng vốn nước ngoài ngày càng 
tăng. Theo thống kê, trong giai đoạn 
1980 - 1996, số các xí nghiệp công nghiệp 
ở Trung Quốc tăng từ 377.000 lên con số 
gần 8 triệu. Năm 1980, trong tổng giá trị 
sản lượng công nghiệp cả nước Trung 
Quốc, tỷ trọng của các DNNN chiếm 
76%, tỷ trong của các xí nghiệp tập thể 
chiếm 23,6%. Công nghiệp dùng vốn 
nước ngoài hầu như chưa có. Thế nhưng, 
đến năm 1996, trong khi công nghiệp 
nhà nước chiếm 28,5% tổng giá trị sản 
lượng công nghiệp thì công nghiệp tập 
thể chiếm 39,4%. Công nghiệp dùng vốn 
nước ngoài từ chỗ không có gì tăng lên 
6,6% 12. Nếu như đầu thập kỷ 1990 là 
thời kỳ hoàng kim của CNHT  thì cuối 
thập kỷ 1990 lại là thời kỳ bắt đầu phát 
triển rất mạnh của khu vực công nghiệp 
có vốn nước ngoài.  

Sau khi gia nhập WTO, khu vực dùng 
vốn ĐTNN ở Trung Quốc càng có điều 
kiện phát triển mạnh hơn. Tỷ trọng của 
các doanh nghiệp dùng vốn đầu tư nước 
ngoài trong tổng giá trị sản lượng công 
nghiệp cả nước Trung Quốc đã tăng hơn 
10 lần, từ 2,28% năm 1990 lên 31,3% 
năm 2000. Tỷ trọng của các doanh 
nghiệp dùng vốn nước ngoài trong tổng 
xuất khẩu cả nước Trung Quốc tăng từ 
khoảng 15% năm 1990 lên  40% năm 
2000;  50,8% năm 2004 và hiện nay 
(2009) mức này là khoảng 57%. Năm 
2008, trong tổng xuất khẩu cả nước 
(1428,5 tỷ USD),  phần khu vực các 
doanh nghiệp nhà nước là: 257,2 tỷ USD, 
chiếm 18%; các doanh nghiệp dùng vốn 
nước ngoài: 790,6 tỷ USD, chiếm 55,3%; 
các doanh nghiệp khác: 380,7 tỷ USD, 
chiếm 26,6%. Phát triển công nghiệp dựa 
cả vào các doanh nghiệp trong nước và các 
doanh nghiệp dùng vốn nước ngoài là tình 
trạng  phổ biến trong tất cả các nước 
phát triển hiện nay. 

5. Chuyển từ mô hình phát triển công 

nghiệp sử dụng nhiều lao động và tài 

nguyên sang phát triển công nghiệp dựa 

vào vốn và công nghệ.  

Theo đánh giá chung, công nghiệp 
Trung Quốc tăng trưởng nhanh nhờ sử 
dụng nhiều các nhân tố đầu vào là lao 
động và tài nguyên. Dệt may và sản 
xuất đò chơi trẻ em là điển hình trong 
các ngành sử dụng nhiều lao động ở 
Trung Quốc. Tính đến năm 2005, cả 
nước Trung Quốc có đến 160.000 doanh 
nghiệp dệt may lớn, tuyển dụng khoảng 
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20 triệu lao động, và khoảng 100 triệu 
nông dân tham gia vào quá trình sản 
xuất nguyên liệu liên quan đến ngành 
này. Từ những năm 1990 đến nay, số 
doanh nghiệp dệt may của nhà nước 
giảm dần do không chịu nổi áp lực giảm 
giá sản phẩm nhưng chi phí sản xuất 
vẫn gia tăng, trong khi số doanh nghiệp 
dệt may tư nhân lại gia tăng, đang nổi 
lên, và tham gia cạnh tranh mạnh mẽ 
trên cả thị trường trong nước và quốc tế - 
với khoảng 900.000 nhãn mác hàng hoá. 
Theo ước tính của Phòng thương mại 
quản lý xuất nhập khẩu hàng dệt may 
Trung Quốc, tổng doanh thu của ngành 
này trong năm 2005 đạt xấp xỉ 2000 tỷ 
NDT, tương đương 250 tỷ USD, lợi 
nhuận đạt 66 tỷ NDT và kim ngạch xuất 
khẩu đạt 116 tỷ USD 13.  

Trình độ công nghệ và mức độ sử 

dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên của 

Trung Quốc trong nhiều thập kỷ nhìn 

chung là thấp. Năm 1995, để tạo ra một 

đơn vị sản xuất trong nước, Trung Quốc 

cần gần 3 kg than tiêu chuẩn, cao gần 

gấp đôi so với mức 1,8 kg của ấn Độ. 

Cũng như vậy, nếu ấn Độ cần 90 tấn 
thép cho một công trình thì với một công 

trình tương tự, Trung Quốc cần đến 127 

tấn14). Cho đến năm 2003, tiêu hao năng 

lượng của Trung Quốc trên một đơn vị 

GDP vẫn cao gấp 4 lần so với mức bình 

quân của thế giới, gấp 11 lần so với mức 

của Nhật Bản. Điều này không chỉ đúng 

với hệ thống các doanh nghiệp nhà nước 

nói chung mà còn là đặc trưng của hàng 

chục triệu các xí nghiệp hương trấn được 

phát triển rất mạnh mẽ trong những 

năm cuối thập kỷ 1980 cho đến giữa 

những năm 1990.  

Theo nghiên cứu của Viện Khoa học 

xã hội Trung Quốc, vào đầu những năm 

2000, Trung Quốc xếp thứ 56 trong số 59 

nước được khảo sát về sử dụng tiết kiệm 

các nguồn tài nguyên, trong khi các 
nước: Đan Mạch, Thuỵ Sỹ, Ai Len, Anh, 

Hà Lan, Na Uy là những nước sử dụng 

tài nguyên có hiệu quả nhất thế giới. 

Tính kém hiệu quả của Trung Quốc thể 

hiện trong việc sử dụng 5 loại tài nguyên 

chính là: năng lượng, nước, xi măng, sắt 

và kim loại màu - cao gấp 1,9 lần so với 

mức trung bình của thế giới trong năm 

2003. Thực tế này cho thấy Trung Quốc 

chưa thoát ra khỏi mô hình phát triển 
dựa vào sử dụng quá nhiều tài nguyên. 

Điều này được thấy rõ hơn trong cơ cấu 

năng lượng tiêu thụ của Trung Quốc. 

Năm 2005, trong tổng các loại năng 

lượng sử dụng, tiêu dùng than chiếm 

68,7%, dầu khí chiếm 24%, thuỷ điện và 

điện hạt nhân chiếm 7,3%. Điều này 

đúng với một ý kiến nhận xét: “Cho đến 

năm 2007, trong khi thế giới đã chuyển 

sang dầu khí (Anh đứng đầu) hay năng 
lượng hạt nhân (Pháp đứng đầu)... thì 

Trung Quốc vẫn nằm ngoài trào lưu 

phát triển năng lượng thế giới - đang ở 

trong thời đại than đá, với hiệu suất và 

hiệu quả rất thấp”. Năm 2007, than 

chiếm 69,4% tổng năng lượng thô sử 

dụng và chiếm 82,9% năng lượng dùng 

trong phát điện, cao hơn nhiều so với 

mức bình quân của thế giới (26,2% và 
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40%) (IEA, 2007). Trung Quốc hiện tiêu 

thụ 2,4 tỷ tấn than cứng (HCU)/ năm, 

tương đương 16% tổng tiêu thụ than 

toàn cầu. Riêng năm 2008, Trung Quốc 

nhập siêu đến 18 triệu tấn than. Theo 

dự báo, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ 

tiêu thụ từ 6,8 đến 11,7 tỷ tấn HCU.  

Công nghiệp tiêu thụ nhiều tài 
nguyên đi kèm với vấn đề ô nhiễm môi 
trường. Sức ép môi trường ngày càng lớn 
khi có đánh giá cho rằng hiện nay Trung 
Quốc phải chi tương tương 10% GDP mỗi 
năm cho giải quyết các vấn đề môi 
trường. Chính vì vậy mà trong khoảng 
15 năm trở lại đây, Trung Quốc rất quan 
tâm đến phát triển công nghiệp sử dụng 
công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.  

Từ giữa những năm 1990, biến đổi cơ 
cấu công nghiệp ở Trung Quốc diễn ra 
hai khuynh hướng cơ bản: một là tăng 
cường vai trò của các ngành nghề cơ sở 
và hạ tầng cơ sở, hai là các ngành trụ cột 
như cơ khí, điện tử, hoá dầu, chế tạo ôtô, 
xây dựng phát triển nhanh chóng. Trong 
thời kỳ 1996-2001, giá trị sản lượng các 
ngành kỹ thuật cao ở Trung Quốc  bình 
quân mỗi năm tăng 20%.  

Từ Đại hội XVI, Trung Quốc chủ 
trương “Kiên trì con đường CNH kiểu mới”  
chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược 
xây dựng các khu khoa học kỹ thuật tập 
trung, tích cực áp dụng công nghệ cao, 
tiên tiến, đặc biệt là đưa công nghệ tin học 
vào cải tạo ngành nghề truyền thống, lấy 
tin học hoá thúc đẩy CNH, đồng thời lấy 
CNH thúc đẩy tin học hoá, phát triển 
mạnh các ngành kỹ thuật mới, sử dụng 

công nghệ cao, trọng điểm là công nghệ 
tin học, công nghệ sinh học và công nghệ 
bảo vệ môi trường. 

Xu hướng hình thành mô hình công 
nghiệp dựa vào vốn và công nghệ được 
thấy qua nhiều khía cạnh. Xuất khẩu 
hàng sơ chế cùng hàng sử dụng lao động 
và tài nguyên tập trung trong tổng xuất 
khẩu của Trung Quốc đã giảm mạnh từ 
73,4% năm 1987 xuống còn 36,9% năm 
2003. Cũng năm 2003, Trung Quốc chỉ 
đứng sau Mỹ về  xuất khẩu các sản 
phẩm công nghệ thông tin, viễn thông 
(ICT), với 123 tỷ USD (so với 137 tỷ USD 
của Mỹ). Năm 2004, Trung Quốc đã vượt 
Mỹ trở thành nước xuất khẩu công nghệ 
cao hàng đầu thế giới. Tổng kim ngạch 
xuất khẩu các sản phẩm ICT (máy tính 
sách tay, điện thoại di động, máy ảnh kỹ 
thuật số…) của Trung Quốc đạt 180 tỷ 
USD/2004, so với mức 149 tỷ USD của 
Mỹ.  

Từ đầu những năm 2000, ở Trung 
Quốc hình thành hàng loạt những ngành 
công nghiệp hiện đại, sử dụng công nghệ 
tiên tiến như ngành công nghệ thông tin, 
ngành công nghiệp ôtô, công nghiệp 
thép, công nghiệp hàng không vũ trụ.... 
Đây là những ngành sử dụng vốn và 
công nghệ tập trung. 

Những phân tích trên đây đã cho thấy 
rõ ba giai đoạn, hai bước chuyển đổi 
lớn trong mô hình phát triển công 
nghiệp ở Trung Quốc 60 năm qua. Vậy 
mô hình phát triển công nghiệp Trung 
Quốc hiện nay có những đặc trưng gì?  
Theo chúng tôi, những đặc trưng trong 
mô hình phát triển công nghiệp Trung 
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Quốc cũng là những điểm mà công 
nghiệp Việt Nam cần tham khảo, có thể 
học tập, đó là:  

1. Chuyển đổi nhanh, phát triển 
nhanh.  

2. Sự chuyển đổi mô hình công nghiệp 
ở Trung Quốc gắn liền với quá trình hấp 
thụ nhanh những ưu thế từ bên ngoài 
như vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản 
lý kinh doanh và mở mang thị trường.  

3. Công nghiệp Trung Quốc biết phát 

huy, biết vận dụng các thế mạnh riêng 

như: lực lượng người Hoa và Hoa kiều 

đông đảo, thị trường lớn - giàu tiềm 

năng, giá lao động và tài nguyên rẻ... 

vào tạo ra lợi thế cho phát triển các 

ngành nghề.   

4. Sự phát triển công nghiệp Trung 

Quốc gắn liền với những thay đổi linh 

hoạt của Trung Quốc trong các chính 

sách công nghiệp, chính sách kinh tế đối 

ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế thể 

hiện rõ trong thương mại, trong hoạt 

động đầu tư ra nước ngoài để có thêm 

nhiều tài nguyên, năng lượng đáp ứng 

sự thiếu hụt ghê gớm do sự phát triển 

mạnh của công nghiệp Trung Quốc trong 

khoảng 15 năm qua.  

5. Quá trình xâm nhập thị trường 

quốc tế của nhiều tập đoàn, doanh 

nghiệp Trung Quốc có sự hỗ trợ của đồng 

Nhân dân tệ mạnh hơn, của Chính phủ 

Trung Quốc. Đặc biệt là gần đây, Trung 

Quốc đã tranh thủ điều kiện Khủng 

hoảng kinh tế thế giới - nhiều nước gặp 

khó khăn về tài chính - để gia tăng ảnh 

hưởng của mình, mở đường cho sự xâm 

nhập mạnh mẽ hơn của các công ty, các 

tập đoàn Trung Quốc thông qua nhiều 

dự án FDI, nhiều khoản cung cấp ODA 

cho quốc tế, đặc biệt là với các đang phát 

triển Châu Phi, Mỹ Latinh và Châu ¸. 
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